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TÓM TẮT Đối với đới ven bờ và thềm lục địa, nhóm khoáng sản kim loại nhẹ (các sa 
khoáng Ti ven biển) và nhóm khoáng sản nguyên liệu sứ, gốm, thủy tinh, 
chịu lửa, bảo ôn (cát thủy tinh) được quan tâm nhiều nhất. Kết quả điều tra, 
tìm kiếm thăm dò sa khoáng ven biển đã phát hiện được nhiều mỏ, điểm 
quặng, thân sa khoáng với trữ lượng được dự báo tới hàng chục triệu tấn 
quặng các loại. Hiện nay có nhiều mỏ Titan ven biển (Kỳ Khang, Hà Tĩnh; 
Đề Gi, Bình Định; Hàm Tân, Bình Thuận) đang được khai thác khá hiệu quả, 
với sản lượng hàng chục nghìn tấn/năm. Cho đến nay nhiều điểm quặng, 
thân sa khoáng đã được phát hiện nằm dọc theo bờ biển và ở phần trong 
thềm lục địa khu vực Miền Trung, nhưng chưa được khảo sát thăm dò để 
đánh giá trữ lượng. 
Đối với vùng biển sâu, cho đến nay kết quả duy nhất về loại hình khoáng sản 
phi sinh vật đã được phát hiện là lớp vỏ Fe – Mn trên các đồi ngầm đá 
bazan và đá vôi (ở các độ sâu 900 – 1.300 m và 560 – 960 m) ở vùng biển 
ngoài khơi Bà Rịa – Vũng Tàu. 
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ABSTRACT In the coastal zone and continental shelf, the light metal mineral group (Ti 
mineral sand distributing in coastal zone) and group such as porcelain, 
pottery, glass, fireproof materials, silicate sand were interested best. Through 
results of investigations and surveys, tens of mines, ore points, and mineral 
sand bodies were discovered with predicted reserve as tens of million tons of 
different types of mineral. Now, many mines are exploited quite effectively 
with production of tens of thousand tons per year, such as Ky Khang, Ha 
Tinh; De Gi, Binh Dinh; Ham Tan, Binh Thuan. Moreover, there are also ore 
points and mineral bodies discovered along the coastline and on the 
continental shelf off the central part of Vietnam, but not surveyed yet to 
estimate their reserves. 
In the deep sea, Fe – Mn crust discovered on the submerged mounts of 
basaltic rock and limestone off Ba Ria – Vung Tau area. This is a unique 
discovery of this non-biological resource type in Vietnamese sea. 

 

I. MỞ ĐẦU 

Trong khu vực Đông Nam Á, Việt 
Nam là một trong những nước có tiềm 

năng lớn về tài nguyên biển, trong đó 
nguồn tài nguyên phi sinh vật đóng vai 
trò đáng kể. Cho đến nay, việc nghiên 
cứu, đánh giá tiềm năng về loại hình 
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tài nguyên này đã và đang được nhiều 
cơ quan trong nước và nước ngoài quan 
tâm nghiên cứu, trong đó được quan 
tâm nhiều nhất là nhóm khoáng sản 
kim loại nhẹ (các sa khoáng Titan ven 
biển), nhóm khoáng sản nguyên liệu 
sứ, gốm, thủy tinh chịu lửa, bảo ôn (cát 
thủy tinh). Chính vì vậy việc tổng quan 
đánh giá các kết quả đã nghiên cứu về 
loại hình khoáng sản này kết hợp với 
những tài liệu khảo sát mới được thực 
hiện là rất cần thiết, nhằm góp phần 
đánh giá đúng tiềm năng nguồn tài 
nguyên này trong phạm vi đới bờ biển 
và thềm lục địa nước ta, từ đó đề xuất 
khả năng tìm kiếm, thăm dò để khai 
thác hợp lý trên cơ sở bảo vệ môi 
trường để phát triển bền vững.  

Nguồn tư liệu phục vụ cho nội 
dung bài báo này chủ yếu dựa vào 
những kết quả điều tra khảo sát biển 
và thềm lục địa Việt Nam, mà chính 
tác giả chủ trì hay tham gia thực hiện 
từ năm 1976 đến 2002 và những kết 
quả tổng hợp từ các công trình khoa 
học đã được các tác giả trong nước và 
ngoài nước công bố.  
  
II. NHỮNG KẾT QUẢ ĐIỀU TRA 
KHẢO SÁT TÀI NGUYÊN BIỂN VÀ 
THỀM LỤC ĐỊA VIỆT NAM 
 

Việc điều tra, khai thác và sử 
dụng khoáng sản ở nước ta bắt đầu từ 
thời kỳ tiền sử cho đến nay và đã trải 
qua nhiều thời kỳ khác nhau, trong đó 
các thời kỳ phát triển mạnh là thời kỳ 
Pháp thuộc (1858 – 1945), thời kỳ 
trước năm 1975 (ở Miền Bắc) và đặc 
biệt sau năm 1975, hoạt động này được 
mở rộng nhanh chóng với qui mô lớn 
trên cả nước. Kết quả của những hoạt 
động này là đã khảo sát, thăm dò tính 
được trữ lượng và tài nguyên của hàng 
ngàn điểm quặng và hàng trăm tụ 
khoáng của gần 60 loại khoáng sản 

khác nhau, trong đấy nhiều loại đã và 
đang được khai thác rất hiệu quả, góp 
phần rất lớn trong quá trình phát triển 
kinh tế – xã hội của đất nước. Tuy 
nhiên hoạt động của các ngành địa 
chất và khai khoáng trong các thời kỳ 
này hầu như cũng chỉ chú trọng nhiều 
đối với phần lục địa, mà chưa thật chú 
ý đúng mức đến nguồn tài nguyên 
khoáng sản biển nói chung.   

Đối với đới ven biển:  
Từ những năm 50 đến nay đã có 

nhiều tác giả trong nước và nước ngoài 
quan tâm nghiên cứu về thành phần, 
khả năng hình thành và phân bố các 
mỏ sa khoáng ven bờ biển Việt Nam, 
trong đó được đặc biệt chú ý là vùng 
ven bờ biển các tỉnh Miền Trung 
(Isnard, 1957; Noakes, 1972;…). Trong 
số những công trình nghiên cứu mang 
tính chuyên đề cao, đáng chú ý là các 
công trình đã công bố của Nguyễn Thị 
Kim Hoàn và nnk, 1981; Nguyễn Biểu 
và nnk, 1985; Nguyễn Thị Kim Hoàn, 
1985; Phạm Văn Mẫn, Lê Văn Trảo, 
1995. 

Cho đến nay, kết quả điều tra, 
tìm kiếm thăm dò sa khoáng dọc ven 
biển đã phát hiện được nhiều mỏ, điểm 
quặng, thân sa khoáng titan với trữ 
lượng được dự báo tới hàng chục triệu 
tấn quặng các loại (Hình 1). Hiện nay 
có nhiều mỏ Titan ven biển (Kỳ Khang, 
Hà Tĩnh; Đề Gi, Bình Định; Hàm Tân, 
Bình Thuận) đang được khai thác khá 
hiệu quả (theo thông báo của Sở KHCN 
& MT Hà Tĩnh, Bình Định, Bình 
Thuận: sản lượng mỏ Kỳ Khang 8 - 10 
nghìn tấn/năm, mỏ Đề Gi (Cát Khánh, 
Cát Thành): 6 - 8 nghìn tấn, mỏ Hàm 
Tân: 1 - 2 nghìn tấn). Ngoài ra tại 
nhiều điểm quặng như: Xuân Hải, Xuân 
Thịnh huyện Sông Cầu, tỉnh Phú Yên; 
Thiện Ái, Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận 
hiện cũng đang được khai thác với qui 
mô nhỏ, bằng cả cơ giới và thủ công. 
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Sản lượng khai thác tại các điểm 
quặng này không lớn và chủ yếu cung 
cấp cho các công ty lớn (Công ty khai 
thác chế biến xuất khẩu khoáng sản 
Bình Định) hay phục vụ cho các ngành 
công nghiệp địa phương.  

Vùng biển ven bờ cũng đã được 
chú ý khảo sát nghiên cứu trong nhiều 
đề tài khác nhau thuộc các chương 
trình biển từ năm 1976 cho đến nay, 
mà kết quả là đã xác định, phát hiện 
được những vùng tập trung hàm lượng 
khoáng vật nặng cao (chủ yếu là Titan, 
Zircon) trong trầm tích đáy. Từ năm 
1990 đến nay hoạt động này mới thực 
sự được chú trọng qua đề án “Điều tra 
địa chất và tìm kiếm khoáng sản biển 
nông ven bờ biển Việt Nam               
(từ 0 – 30 m nước)” tỷ lệ 1:500.000, do 
Trung tâm Địa chất – Khoáng sản 
biển, Cục Địa chất Việt Nam thuộc Bộ 
công nghiệp nặng, tiến hành thực hiện 
(Chủ trì đề án, GS. TSKH. Nguyễn 
Biểu, 1991 – 2000, tài liệu chưa công 
bố). Đây là một đề án được đầu tư kinh 
phí lớn (vài chục tỷ đồng). Kết quả của 
đề án (chưa được công bố) ngoài những 
vấn đề như: cấu trúc địa chất vùng ven 
bờ, đặc điểm trầm tích, địa mạo, địa 
chất môi trường,….đã thành lập loạt 
bản đồ các vành trọng sa. Các kết quả 
của đề án này là tiền đề cho đề án: 
“Tìm kiếm thăm dò những vùng có 
triển vọng tập trung hình thành các sa 
khoáng biển”, hiện cũng đang được 
Trung tâm Địa chất – Khoáng sản 
biển, Cục Địa chất Việt Nam thuộc Bộ 
công nghiệp nặng, tiếp tục thực hiện. 

Từ năm 2000 đến nay, đề tài 
“Nghiên cứu nguồn tài nguyên phi sinh 
vật vùng đặc quyền kinh tế biển phần 
phía Nam Việt Nam” (do TS. Trịnh 
Thế Hiếu, Viện Hải Dương Học chủ trì) 
cũng đã được triển khai thực hiện 
trong khuôn khổ nghị định thư hợp tác 
với CH. Ấn Độ. Cho đến nay, mặc dù 

đề tài chưa tổng kết đánh giá nhưng 
những kết quả bước đầu cho thấy, 
trong phạm vi vùng biển nông ven bờ 
tỉnh Bình Định (vùng được chọn khảo 
sát nghiên cứu của đề tài) đã phát hiện 
và khoanh định được những vùng tập 
trung cao các khoáng vật titan - zircon 
và monazit (hàm lượng các khoáng vật 
nặng trong trầm tích đáy biển khá cao, 
có vùng đạt từ 1% đến hơn 2%). Kết 
quả của đề tài này sẽ là cơ sở dữ liệu 
khoa học tin cậy, góp phần vào việc 
tìm kiếm thăm dò và khả năng khai 
thác loại hình khoáng sản này tại vùng 
biển Bình Định, đồng thời góp phần 
vào việc đánh giá tiềm năng khoáng 
sản phi sinh của vùng biển Việt Nam.  

Ngoài những nghiên cứu mang 
tính chuyên đề cao mà chúng tôi đã đề 
cập ở trên, cho đến nay còn có nhiều 
công trình nghiên cứu liên quan đến 
nguồn gốc, sự hình thành và qui luật 
phân bố sa khoáng biển (Trần Nghi, 
Nguyễn Biểu, Bùi Công Quế, 1996; La 
Thế Phúc, Đỗ Thị Hòa Lan, Đỗ Vân 
Thanh, 1996;….). Những công trình này 
là những gợi ý rất tốt cho quá trình 
lập kế hoạch khảo sát tiến tới tìm 
kiếm thăm dò loại hình khoáng sản 
này không chỉ ở đới ven bờ mà trên 
toàn thềm lục địa.    

Trong các công trình, báo cáo của 
một số tác giả (Trịnh Thế Hiếu và nnk, 
1981, 1995, 1999); Đỗ Minh Tiệp và 
nnk, 1999), đã đưa ra những nhận xét 
có tính hệ thống về sự phân bố và 
thành phần của cát nặng vùng ven bờ 
từ Thừa Thiên – Huế đến Vũng Tàu, 
trong đó đáng lưu ý một số vùng trọng 
điểm sau: 

Khu vực Cửa Đại, Hội An:  Ở bờ 
phía bắc, sau mùa gió Tây Nam, 
thường hình thành thân sa khoáng 
trên bãi ở mũi “bán đảo” sát cửa sông, 
với diện tích đạt  500 m2, bề dày 
trung bình của thân sa khoáng dao 
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động 3 – 6 cm, nơi dày nhất đạt tới 15 
cm; hàm lượng các khoáng vật nặng 
đạt từ 35 – 45 %, thành phần các 
khoáng vật nặng chủ yếu là inmenit đi 
kèm có zircon, granat, cromspinel,... Ở 
bờ phía nam, các thân sa khoáng 
thường được hình thành sau thời kỳ 
mùa gió Đông Bắc. Thân sa khoáng 
kéo dài dọc bờ ở trong cửa sông (dài  
2 km, rộng 10 – 13 m ở phía trong và 7 
– 8 m ở phía ngoài, bề dày trung bình 
1,5 – 2 cm) ra tới ngoài mũi An Lương. 
Tại khu vực mũi An Lương một thân sa 
khoáng với chiều dài 45 – 50 m, rộng 
30 – 40 m, bề dày trung bình 15 – 20 
cm, nơi dày nhất đạt 30 – 35 cm. Hàm 
lượng khoáng vật nặng trong trầm tích 
bãi khá cao, trung bình đạt khoảng 60 
– 65%. Thành phần khoáng vật nặng 
chủ yếu là inmenit đi kèm có zircon, 
granat, cromspinel, turmalin,…  

Trong phạm vi vùng ven bờ biển 
Phú Yên, đáng lưu ý nhất là khu vực 
hai xã Xuân Hải và Xuân Thịnh, huyện 
Sông Cầu. Tại đây đang khai thác 
inmenit trên đụn cát cổ. Hàm lượng 
trung bình của khoáng vật nặng (chủ 
yếu là inmenit) trong cát đụn đạt        
5 - 7%, có nơi đạt trên 10%.  

Vùng ven bờ Khánh Hòa, ngoài 2 
vùng phân bố cát nặng có hàm lượng 
cao là khu vực bán đảo Hòn Gốm và 
bán đảo Cam Ranh đã được nghiên cứu 
trước đây, còn gặp ở khu vực ven bờ 
phía tây của vịnh Văn Phong – Bến 
Gỏi (vùng ven bờ Hải Triều – Tân Dân, 
thuộc huyện Vạn Ninh).  Hàm lượng 
các khoáng vật nặng trong trầm tích 
cát bãi có nơi đạt tới 3 - 4% với thành 
phần chủ yếu là inmenit, caxiterit, 
manhetit, zircon, turmalin. 

 Vùng ven bờ Bình Thuận với 
nhiều điểm quặng Ti như: Thiện Ái, 
Mũi Né, trong đó tại điểm Thiện Ái đã 
và đang được khai thác. 

 Tại khu vực Thiện Ái có hai thân 
sa khoáng với kích thước khác nhau: 
thân sa khoáng thứ nhất có kích thước: 
dài 150 m, rộng 1,5 – 2,0 m, bề dày 
thay đổi từ 4 – 5 cm đến 7 cm.  Hàm 
lượng khoáng vật nặng đạt 45 – 50%. 
Lân cận là phần đụn cát cổ bị xói lở 
(vào thời kỳ sóng gió Tây Nam) với 
nhiều lớp kẹp khoáng vật nặng có hàm 
lượng cao (10 –15%). Thành phần các 
khoáng vật nặng chủ yếu là inmenit, 
zircon, monazit, caxiterit. Thân quặng 
thứ hai, nằm cách thân quặng thứ nhất 
khoảng 3 km về phía đông, có kích 
thước: dài > 700 m, rộng 2 – 5 m, bề 
dày 40 – 50 cm. Hàm lượng khoáng vật 
nặng rất cao 65 – 70 % với thành phần 
chủ yếu là inmenit, zircon, monazit, 
caxiterit, vàng (ở dạng vảy).  

Tại khu vực Nam mũi Né gặp 
thân sa khoáng (bị chôn vùi dưới lớp 
trầm tích bãi 20 – 30 cm vào thời kỳ 
sóng gió Đông Bắc và gần như lộ ra 
vào thời kỳ sóng gió Tây Nam) có kích 
thước: dài 250 – 300 m, rộng 2 – 3 m, 
bề dày dao động trong khoảng 20 –    
40 cm. Hàm lượng khoáng vật nặng 
trong thành phần trầm tích khoảng 40 
– 50% với thành phần chủ yếu là 
inmenit, zircon, monazit, caxiterit. 

Tại điểm quặng Long Hải, có cấu 
trúc dạng phân lớp xen kẽ giữa cát 
trung – nhỏ màu vàng với các lớp cát 
nặng màu đen, đôi khi hình thành 
dạng thấu kính (kích thước trung bình 
10 –15 x 50 – 60 cm) với hàm lượng 
khoáng vật nặng khá cao. Tương tự 
như một số vùng bờ dọc ven biển Miền 
Trung (Cửa Nhượng, Bãi Thuận An, 
Bắc Cửa Tư Hiền, Nam Cửa Đại, Cửa 
Lở, Bắc cửa sông Vệ, cửa đầm Ô Loan, 
Thiện Ái, Nam mũi Né, Nam cửa Hàm 
Tân) bờ biển ở đây cũng đang xảy ra 
hiện tượng xói lở (diễn ra mạnh vào 
thời kỳ mùa gió Đông Bắc) và thường 
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tạo nên những bãi tập trung khoáng 
vật nặng với hàm lượng khá cao. 

Trong phạm vi đới ven biển, một 
trong những tài nguyên cũng cần được 
quan tâm thăm dò khai thác là nhóm 
khoáng sản nguyên liệu và nhóm 
khoáng sản vật liệu xây dựng.  

Trong nhóm khoảng sản nguyên 
liệu, thì cát thủy tinh đang rất được 
chú ý. Cho đến nay đã tìm kiếm và 
thăm dò được trên 40 tụ khoáng kiểu 
này, phân bố dọc theo bờ biển và hải 
đảo (Đinh Ngọc Lựu, Lê Đức An, 1978). 
Ngoài tụ khoáng Thủy Triều, Cam 
Ranh đã được khai thác từ lâu và nay 
vẫn đang được khai thác (với sản lượng 
trên 100 ngàn tấn/năm), tụ khoáng 

Tam Anh (Quảng Nam) hiện cũng đang 
được Công ty khai thác chế biến xuất 
khẩu khoáng sản Quảng Nam liên 
doanh với Hàn Quốc khai thác khá 
hiệu quả. Đối với tụ khoáng Bãi Na, 
bãi Thắm (với thành phần thạch anh 
trên 98% thành phần cát bãi) ở phía 
nam bán đảo Hòn Gốm đã được đề cập 
trong công trình của Trịnh Thế Hiếu 
(1981).  

Đối với nhóm khoáng sản vật liệu 
xây dựng, được chú trọng khai thác 
hiện nay là các bãi cát, cát cuội sỏi 
trên bờ và trên các đảo. Tiềm năng của 
loại hình khoáng sản này ở phần ngập 
nước là rất lớn.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 1: Sơ đồ phân bố các tụ khoáng Titan đới ven bờ biển Việt Nam 
(Theo Pham Văn Mẫn, Lê Văn Trảo, 1995, có bổ xung) 

Distribution of Ti mineral sand in the coastal zones of Vietnam 
 

Đối với vùng biển sâu: 
Cho đến nay kết quả duy nhất về 

loại hình khoáng sản phi sinh vật là 
lớp vỏ Fe – Mn trên các đồi ngầm đá 

bazan và đá vôi (ở các độ sâu 900 – 
1.300 m và 560 – 960 m) ở vùng biển 
ngoài khơi Bà Rịa – Vũng Tàu 
(10o04’19’’N, 111o11’16’’E và 8o48’42’’N, 
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109o39’26’’E) được phát hiện trong 
chuyến khảo sát hợp tác Việt – Pháp 
trên tàu L’Atalante (1993). Kết quả 
nghiên cứu sơ bộ (Đỗ Minh Tiệp, Tôn 
Nữ Mỹ Dư, 2001) cho thấy, hàm lượng 
Fe2O3 là 8,03 – 27,53%, hàm lượng 
MnO là 3,29 – 13,39%. Đây mới chỉ là 
những thông tin bước đầu, nhưng cho 
ta cái nhìn tổng quan về loại hình 
khoáng sản này, đồng thời là cơ sở cho 
việc đầu tư khảo sát nghiên cứu, tìm 
kiếm thăm dò tiếp theo. 

 
III. VỀ TIỀM NĂNG VÀ TRIỂN 
VỌNG   
 

Từ những kết quả nghiên cứu đã 
có cho đến nay, chúng ta có thể thấy 
rằng, nguồn tài nguyên phi sinh vật 
vùng ven bờ biển và thềm lục  địa Việt  

Nam  tuy  không  bằng  trên  phần đất 
liền (về tính đa dạng), song tiềm năng 
của nó là rất lớn. Nhưng cho đến nay, 
chúng ta vẫn chưa có những đầu tư 
thích đáng để khảo sát tìm kiếm thăm 
dò đồng bộ nhằm đánh giá đầy đủ về 
loại hình khoáng sản này.   

Đối với vùng bờ:  
Ngoài những mỏ và các điểm 

quặng đã được phát hiện, trong đó một 
số mỏ đang được khai thác khá hiệu 
quả, thì những tụ khoáng như Cửa 
Nhượng, Hà Tĩnh, Cửa Đại, Quảng 
Nam cũng rất cần được quan tâm. Tại 
các khu vực này, thường hình thành 
(theo mùa) các bãi sa khoáng khá rộng 
với sự tập trung hàm lượng khoáng vật 
nặng cao (Ảnh 1, 2), trữ lượng ước tính 
hàng trăm ngàn tấn, lại rất dễ khai 
thác.   
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Trên thềm lục địa và vùng 
biển sâu:  

Các kết quả khảo sát nghiên cứu 
của các đề tài: 05 (Chương trình Thuận 
Hải - Minh Hải, 1976 - 1980); 48.06.01 
(Chương trình 48.06, 1981 - 1985); 
48B.03.01 (Chương trình 48B, 1986 - 
1990); KT.03.01, KT.03.02 (Chương 
trình KT.03, 1991 - 1995); KHCN.06.08 
(Chương trình KHCN.06, 1996 - 2000); 
05 (Dự án hợp tác với Ấn Độ, đang 

thực hiện); đề tài ĐC. 1999; các hợp 
đồng nghiên cứu với Hà Tĩnh (2001 - 
2002); Bình Định (2001 - 2002) và dự 
án hợp tác với Phân Viện Hàn Lâm 
Khoa Học Viễn Đông Liên Bang Nga 
(1981 - 1988); cho phép chúng ta 
khoanh định những vùng có triển vọng 
sa khoáng, đặc biệt là đối với phần 
trong của thềm lục địa Miền Trung 
(Hình 2).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Hình 2: Sơ đồ phân bố các vùng có triển vọng sa khoáng vùng biển nông ven bờ 
Distribution of perspective areas on mineral sand in coastal shallow waters 
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vật nặng (inmenit, zircon, rutil, 
monazit) khá cao, gắn liền với các 
điểm quặng và mỏ sa khoáng ven bờ. 

Hay ở trên đê cát, cát cuội sỏi chạy 
song song với đường bờ ở độ sâu 25 - 
32 m, trong thành phần của chúng có 
hàm lượng khoáng vật nặng cao 
(Inmenit, monazit), liên quan đến các 
đường bờ biển cổ trong phạm vi các độ 
sâu này.  
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Vùng biển Quảng Bình – Thừa 
Thiên Huế: Các vùng tập trung sa 
khoáng không liên tục, nhưng với hàm 
lượng các khoáng vật inmenit, zircon, 
monazit, caxiterit cao, đặc biệt là khu 
vực bên ngoài phần ngầm bãi từ cửa 
Thuận An xuống tới cửa Tư Hiền. 

Vùng biển Quảng Nam: Từ Cửa 
Đại xuống tới Cửa Lở, hàm lượng 
khoáng vật trong thành phần trầm 
tích đáy dao động từ 1 - 7,5%. Tại một 
vài nơi (bên ngoài bãi Duy Hải, Tam 
Hải), hàm lượng khoáng vật nặng 
trong trầm tích đạt trên 10%, với 
thành phần chủ yếu là inmenit, granat, 
zircon, cromspinel và có khả năng có 
vàng. 

Vùng biển Bình Định – Phú Yên:  
Có 4 vùng tập trung sa khoáng được 
phát hiện: Phía bắc và phía nam cửa 
đầm Đề Gi; Ngoài cửa vịnh Qui Nhơn 
(độ sâu 20 - 30 m); Dọc bờ bán đảo Cù 
Mông (độ sâu 0 - 12 m) và khu vực 
trước cửa đầm Ô Loan. Kết quả hiện có 

cho đến nay cho thấy đây là vùng biển 
có triểân vọng lớn về trữ lượng quặng 
các khoáng vật inmenit-zircon-monazit.  

Vùng biển Khánh Hòa: Đáng chú 
ý nhất là đới ven bờ phía tây vịnh Bến 
Gỏi (vùng bờ huyện Vạn Ninh). Ở đây 
trong thành phần trầm tích, hàm 
lượng các khoáng vật nặng cao, đặc 
biệt là inmenit và casiterit. Mặt khác 
vùng này có liên quan rất mật thiết với 
vùng mỏ vàng gốc Đá Bàn, nên khả 
năng hình thành và tồn tại mỏ vàng sa 
khoáng là hoàn toàn có thể.  

Vùng biển Bình Thuận – Vũng 
Tàu: Xét về các yếu tố liên quan (cấu 
trúc địa chất khu vực, nguồn gốc và 
điều kiện tích tụ trầm tích, địa hình bờ 
và đáy biển,…) thì đây là một trong 
những vùng biển rất triển vọng về các 
sa khoáng inmenit – zircon – monazit, 
vàng, thiếc và đá quí (vùng biển bắc 
Bình Thuận) và inmenit – zircon – 
monazit – thiếc (vùng biển Nam Bình 
Thuận – Vũng Tàu).  

 

Bảng 1:  Đặc điểm các vùng có triển vọng sa khoáng ở vùng biển Miền Trung 
Characteristics of perspective areas on mineral sand in waters of central Vietnam 
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IV. NHẬN XÉT 
 

Với những cơ sở tài liệu hiện có 
và những dấu hiệu có liên quan đến sự 
hình thành các sa khoáng biển, có thể 
thấy rằng, tiềm năng sa khoáng biển 
Việt Nam (đặc biệt là đới nước nông 
ven bờ biển Trung bộ) là rất lớn và cần 
được đầu tư khảo sát tìm kiếm chi tiết 
những khu vực có triển vọng sa khoáng 
cao.    

Một trong những yếu tố kích 
thích cực kỳ quan trọng là, trong thời 
kỳ đổi mới hiện nay với chủ trương 
“Nhà nước khuyến khích đầu tư hoạt 
động khoáng sản, phát triển công 
nghiệp khai thác và chế biến khoáng 
sản” (Điều 5, Luật khoáng sản) đồng 
thời “Nhà nước khuyến khích các tổ 
chức và cá nhân nước ngoài hợp tác với 
Việt Nam trong lĩnh vực điều tra cơ 
bản địa chất và tài nguyên khoáng 
sản” (Điều 11, Luật khoáng sản), hy 
vọng rằng, hoạt động khoáng sản ở 
nước ta sẽ diễn ra sôi động và mạnh 
mẽ hơn không chỉ trên phần lục địa 
mà cả trên thềm lục địa và vùng biển 
sâu. 

Công trình được hoàn thành với 
sự tài trợ của Chương trình nghiên cứu 
cơ bản năm 2003. 
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